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I. SẢN XUẤT

1.Mô tả sản xuất


Cây tiêu du nhập vào Việt Nam  từ cuối thế kỷ 19, được trồng ở các vùng đất bazan (từ Quảng Trị trở vào đến các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ và một số nơi khác của Nam bộ như: Hà Tiên, Châu Đốc…). Tuy nhiên tới 1975 cả nước mơí có khoảng 500 ha, sản lượng 500 tấn/năm. Giai đoạn 1975-1981, diện tích không vượt quá 1.000 ha.


Những năm giữa thập niên 70 trở lại đây cây tiêu phát triển mạnh ở Việt Nam  do tác động của giá cả theo hướng có lợi và chính sách phát triển kinh tế hộ, tăng sản lượng lên đến thứ 3 thế giới (chỉ sau Ấn Độ và Indonesia). Tiêu Việt Nam  có ưu thế về chất lượng nên có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường hồ tiêu thế giới.

Tổng diện tích trồng tiêu tại Việt Nam cho đến năm 2001 khoảng trên 35.000 ha, năng suất  bình quân 1,6T/ha, sản lượng  đạt 56.000T. 

BẢNG 1: DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU TIÊU VIỆT NAM

Giai đoạn 1990-2001

	Năm
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng

(tấn)
	Xuất khẩu

(tấn)
	Giá XK

(USD/taán)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
	9.200

8.900

6.400

6.700

6.500

7.000

7.400

9.800

12.800

17.600

24.500

35.000
	8.600

8.900

7.800

7.400

8.900

9.300

10.500

13.000

15.900

30.000

36.000

56.000
	9.000

16.300

22.300

14.900

16.000

17.900

25.300

24.700

15.100

28.000

37.000
56.500
	1.050

1.082

684

955

1.657

2.170

1.847

2.541

4.268

3.947

3.943


Nguồn : IPC, Tổng cục thống kê, Bộ Thương Mại

Như Bảng 1 cho thấy, cây tiêu mới chỉ phát triển từ năm 1997 trở lại đây. So với năm 1997, diện tích tiêu năm 2001 đã tăng gấp 3,6 lần và sản lượng tăng gấp 4,3 lần. 

Diện tích trồng tiêu tập trung ở vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên (chiếm 75% diện tích  cả nước) cụ thể, năm 2000:

Ở Đông Nam bộ diện tích 15.111 ha, diện tích  kinh doanh 8.320 ha, năng suất  bình quân 3,13T/ha, sản lượng  26.030T. Tỉnh có diện tích, năng suất, sản lượng cao nhất là Bình Phước: diện tích 8.079 ha, diện tích kinh doanh 5.000 ha, năng suất bình quân 3,8 T/ha, sản lượng 19.000T; tiếp đến là Bà Riạ – Vũng Tàu 3.500 ha, diện tích kinh doanh 1.900 ha, năng suất bình quân 2,2T/ha, sản lượng 4.180T.


_ Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 650 ha, chủ yếu ở Kiên Giang (Phú Quốc), diện tích kinh doanh 550 ha, năng suất bình quân 2,5T/ha, sản lượng 1.375T.


_ Các tỉnh Tây Nguyên có diện tích 6.350 ha, diện tích kinh doanh 3.627ha, năng suất bình quân 1,9T/ha, sản lượng 6.901T; trong đó tỉnh Đăklak có 4.503 ha, diện tích kinh doanh 2.762 ha, năng suất bình quân 1,75T/ha, sản lượng 4.833T; tỉnh Gia Lai có 1.595 ha, diện tích kinh doanh 750 ha, năng suất bình quân 2,5T/ha, sản lượng 1.875T.


_ Các tỉnh Nam Trung bộ có 2.345 ha, diện tích kinh doanh 1.283 ha, năng suất bình quân 1,36T/ha, sản lượng 1.747T.


_ Các tỉnh Bắc Trung bộ có 2.073 ha, diện tích kinh doanh 1.520 ha, năng suất bình quân 0,93T/ha, sản lượng 1.410T.

2. Đặc tính sinh học của cây tiêu:


a. Nước:

Tiêu quan trọng nhất là nước, ở giai đoạn ra tán rất cần nước, cần ẩm độ để bộ rễ ban đầu phát triển và điều kiện khô để hoa kết quả. Trong thời gian ra hoa, tiêu cần có mùa khô ngắn để ra hoa đồng loạt và chín tập trung. 

Tiêu có khả năng chịu được mùa khô, nhưng không quá 3 tháng. Để đảm bảo năng suất cao, cần phải thường xuyên tưới dặm cho tiêu (1-2 lần/tháng). Lượng mưa thích hợp cho tiêu là 2000 – 3000 mm/năm, lượng mưa tối thiểu là 1800 mm/năm. 


b. Đất


Nhìn chung tiêu phát triển tốt ở độ cao đến 900 m so với mặt biển, trên đất đỏ Bazan, đất phù sa, đất xám… Tuy nhiên đất trồng tiêu tốt nhất đòi hỏi phải có đặc tính: xốp, nhiều mùn, tầng đất dày trên 80 cm, đất mau thoát nước, mạch nước ngầm dưới 1 m, pH đất = 5,5-6,5. Sinh thái cây tiêu cần nhiệt độ thích hợp 22-380C, độ ẩm không khí 80-90%, độ chiếu sáng mặt trời 40-50% ở giai đoạn chưa ra quả. Nắng gắt quá cây bị cháy lá, bóng rợp quá cây sinh trưởng kém, dễ bị sâu bệnh. 

c. Các giống tiêu chính

Trong quá trình canh tác tuỳ điều kiện điạ phương mà hiện nay hình thành các vùng trồng với những giống đặc trưng như Quảng Trị có tiêu Cù; Vĩnh Linh trồng tiêu Vĩnh Linh, tiêu sẻ, tiêu Hồ xá; Pleiku có tiêu Tiên Sơn; Bà Riạ- Vũng Tàu có tiêu đất đỏ; Lâm Đồng có giống tiêu Di Linh; Kiên Giang có giống tiêu Phú Quốc; Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh chủ yếu trồng giống tiêu Lộc Ninh. Đaklak, Gia Lai trồng tiêu sẻ, tiêu trâu. Gần đây còn có nhiều giống mới nhập nội đang sinh trưởng tốt ở nhiều vùng như tiêu Ấn Độ, tiêu Lada Belantoeng (Indonesia), tiêu Screechea, Kamchay, Kep (Campuchia). Nhìn chung các giống tiêu trong nước đều là giống có từ lâu đời, ít được chọn lọc, độ đồng đều không cao. Tiêu mới nhập nội cũng chưa thật sự khẳng định được tính thích nghi, chống chịu sâu bệnh, năng suất kinh tế cũng như khả năng kéo dài chu kì kinh doanh.


d. Thời vụ

Tiêu là cây lâu năm, trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm. Thời vụ trồng tiêu thay đổi giữa cacs vùng trồng có khí hậu khác nhau. 

Thông thường tiêu được trồng vào mùa mưa để giảm công tưới. Vùng miền Trung thường trồng vào tháng 8-9 âm lịch khi hết gió lào và trời đã bớt nắng gắt. Vùng Tây Nguyên trồng vào tháng 5-7. Miền Đông Nam Bộ trồng vào tháng 4-8. Miền Tây Nam Bộ trồng vào tháng 6-9. 

Dây tiêu trồng 2 năm thì bắt đầu cho bông quả. Từ khi ra bông (phát hoa) cho tới khi quả chín mất khoảng 8-10 tháng. Mùa thu hoạch ở các vùng có khác nhau. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vào khoảng tháng 1-2, vùng miền Đông và Tây Nguyên từ tháng 1-3, vùng Tây Ninh từ 12-1, và chậm nhất là ở Quảng Trị, Thừa Thiên vào khoảng tháng 6. 

Trong thời gian thu hoạch, việc thu hái được chia làm nhiều lần, mỗi lần cách nhau 1-2 tuần. Khi gié quả có 1-2 quả chín là có thể thu hoạch được. Ở lần hái cuối cùng, tất cả các gié còn lại đều được hái hết để làm tiêu đen.

Tiêu trắng:

Tiêu tươi hái về phơi khô, phân loại tiêu hạt to, chắc cho vào ngâm trong nước lã 10-15 ngày. Sau 10 – 15 ngày thì lớp vỏ đen bên ngoài tự tách được khỏi lõi trắng bên trong, quả tiêu được chà nhẹ để tách hết lớp vỏ đen. Sau đó gạn hạt tiêu trong nước đến khi chỉ còn lại hạt tiêu màu trắng. Cuối cùng phơi hoặc sấy cho đến khi độ ẩm trong tiêu đạt dưới 15%. Đóng tiêu vào bao hai lớp, lớp trong là túi nilong để chống ẩm, mốc.


Tiêu đen:

Sau khi hái đem về ủ 1-2 ngày cho tiêu tiếp tục chín. Sau đó tách quả rồi đem phơi. Để tiêu đen có mặt hàng thương phẩm đẹp, trước khi phơi, nhúng quả vào nước sôi có ít muối trong 1-2 phút. Khi nhúng cần lắc đều để diệt men, sau đó rải mỏng phơi nơi mát cho ráo nước rồi đem phơi nắng trong 3-4 ngày. Tiêu không nên nhúng lâu trong nước sôi vị hạt tiêu sẽ bị chín nhũn, làm giảm chất lượng và trọng lượng của hạt. Độ ẩm của hạt khi bảo quản phải dưới 15%.

100 kg tiêu tươi cho khoảng 30-35 kg tiêu đen khô.


Tiêu xanh:

Ở một số nước, quả tiêu xanh chưa già được hái, xấy khô hoặc bảo quản trong dung dịch lỏng như giấm, nước muối hoặc axit hữu cơ xitric. Tiêu xanh có vị của tiêu tươi và được các nước Châu Âu ưa chuộng. 

3. Đánh giá về chi phí sản xuất  


Cây tiêu có suất đầu tư trồng mới và chăm sóc kiến thiết cơ bản lớn gấp nhiều lần so với các cây trồng dài ngày khác như: cao su, cà phê, điều, cây ăn quả… Tuỳ từng địa bàn mà chi phí đầu tư có khác nhau: tỉnh Bình Phước suất đầu tư cao nhất là 300 triệu đồng/ha, thấp nhất 151 triệu đồng/ha; tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu : mức cao nhất 283 triệu đồng/ha, thấp nhất 88 triệu đồng/ha; Đaklak : cao nhất 250 triệu đồng/ha, thấp nhất 45 triệu đồng/ha; Quảng Trị: cao nhất 134 triệu đồng/ha, thấp nhất 98 triệu đồng/ha… (tại thời điểm năm 2001). Suất đầu tư cao thấp phụ thuộc nhiều vào loại cây choái, đầu tư cao thường sử dụng choái bằng gạch xây, kế đến bằng cây gồ (cây chết), trụ bê tông và thấp nhất là dùng cây choái sống. Với mức đầu tư 300 triệu/ha, cây tiêu cho thu hoạch trong 30 năm. 
Ngoài đầu tư ban đầu còn có chi phí hàng năm cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Chi phí sản xuất tiêu cũng rất khác nhau giữa các vùng.

Bảng 2: Chi phí đầu tư 1 ha tiêu tại các địa phương
	
	Đắc Lắk
	Phú Quốc
	Quảng Trị

	Hạng mục
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)

	Phân bón
	14752
	37.2
	26438
	47.0
	7868
	28.3

	Phòng trừ dịch bệnh
	1551
	3.9
	635
	1.1
	60
	0.2

	Tưới nước
	900
	2.3
	2734
	4.9
	1539
	5.5

	Khấu hao TSCĐ
	8853
	22.3
	10479
	18.6
	11891
	42.8

	Lãi vay
	412
	1.0
	545
	1.0
	5
	0.0

	Lao động
	13178
	33.2
	15421
	27.4
	6411
	23.1

	Tổng cộng
	39646
	100.0
	56252
	100.0
	27774
	100.0

	Nguồn: Viện kinh tế nông nghiệp, 1998


. Tuy nhiên do năng suất rất khác nhau nên giá thành tiêu tại các địa bàn cũng khác nhau.

Bảng 3: Giá thành sản xuất 1kg tiêu tại một số  địa phương

	
	Đắc Lắk
	Phú Quốc
	Quảng Trị

	Chi phí
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng

(‘000 đ)
	Tỉ lệ

(%)

	Tổng cộng, trong đó:
	19.2
	100.0
	23.1
	100.0
	24.0
	100.0

	     Chi phí vật chất
	13.2
	68.8
	16.9
	73.2
	18.5
	77.1

	     Chi phí lao động
	6.0
	31.3
	6.2
	26.8
	5.5
	22.9

	Nguồn: Viện kinh tế nông nghiệp, 1998.


4. Các chính sách ảnh hưởng đến đầu vào, đầu ra, đến ngành hàng

a. Chính sách đất đai

Các chủ trang trại tiêu khi sử dụng đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất , thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 17, 18, 19 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của chính phủ. 
b. Chính sách vốn

Có hai chính sách cơ bản liên quan đến khả năng vay vốn của hộ trồng tiêu. Chính sách thứ nhất là Nghị định của Chính phủ số 14-CP ngày 2/3/1993 về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông-lâm nghiệp và kinh tế nông thôn. Theo nghị định này, các hộ trồng tiêu được vay vốn sử dụng cho các mục đích: sản xuất tiêu; làm dịch vụ phục vụ sản xuất tiêu; phát triển công nghiệp chế biến tiêu và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tiêu thụ sản phẩm tiêu. 
Thời hạn vay phụ thuộc theo mục đích sử dụng. Vay ngắn hạn áp dụng với đầu tư cho chi phí sản xuất, thời hạn cho vay dựa theo chu kỳ sản xuất. Với chu kỳ sản xuất ngắn, thời gian cho vay có thể lưu vụ, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Vay dài hạn áp dụng cho đầu tư cho trồng và chăm sóc tiêu, mua máy móc thiết bị sản xuất, chế biến tiêu, mở rộng cơ sở sản xuất, đổi mới công nghệ sản xuất… thời hạn cho vay trên 36 tháng. 

Lãi suất cho vay là lãi suất ngân hàng và các tổ chức tín dụng công bố cụ thể cho từng đối tượng, từng vùng kinh tế. Các hộ sản xuất thuộc vùng núi cao, hải đảo, vùng kinh tế mới, vùng đồng bào dân tộc Khơ me tập trung được giảm 15% mức lãi xuất bình thường cùng loại vay. 
Thứ hai là chính sách khuyến khích phát triển trang trại. Theo thông tư của Bộ Tài Chính số 82/ 2000/TT- BTC, các chủ trang trại tiêu được Quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi 9%/năm. 
c. Chính sách ảnh hưởng đến phân bón. 
Phân bón chiếm phần lớn chi phí hàng năm cho cây tiêu. Thiếu phân bón, tiêu thu được nhỏ, lép. Vì thế chính sách nhập khẩu phân bón có ảnh hưởng quan trọng đến thu nhập cho nông hộ trồng tiêu. 

Hieọn taùi, nhập khẩu phân bón bò haùn cheỏ bụỷi haùn ngaùch nhaọp khaồu do MARD, MOT, và Bộ công nghiệp quyết định hàng năm. Việc lựa chọn những doanh nghiệp này trên dựa trên sự đánh giá khả năng của họ trong việc xử lý số lượng phân bón một cách đáng tin cậy và vị trị của doanh nghiệp trong những khu vực chính của đất nước. Phần lớn lượng hạn ngạch nhập khẩu phân bón được phân bổ cho Tổng công ty vật tư nông nghiệp. Hạn ngạch nhập khẩu phân bón không được đem mua bán hay trao đổi.

d. Chính sách khuyến khích ký hợp đồng nông sản hàng hoá

Tiêu là một trong các mặt hàng nông sản được chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân để bao tiêu sản phẩm và ứng trước vật tư, vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông hộ trồng tiêu trong Quyết định 80/2002/TTg ngày 26/6/2002. Theo quyết định này, các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu nông sản được ưu tiên trong thuê đất, trong vay vốn. Các doanh nghiệp chế biến hàng nông sản xuất khẩu được vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển với lãi xuất 3%/năm. Các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản để xuất khẩu được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu. 
5. Những khó khăn, cản trở trong sản xuất

Tuy vậy việc phát triển cây hồ tiêu ở Việt Nam  chủ yếu là do tự phát, chưa có định hướng quy hoạch, nghiên cứu cụ thể (gần đây mới được các nhà quản lý và nghiên cứu quan tâm ). Quy  mô sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam vẫn chủ yếu là sản xuất  nhỏ theo từng hộ cá thể, phụ thuộc nhiều vào khí hậu, thời tiết, côn trùng, dịch bệnh.

Chất lượng hạt tiêu sản xuất ra thấp do chất lượng giống thấp, chất lượng chăm sóc, thu hoạch không đồng đều, hạt nhỏ, tỉ lệ hạt chưa chín cao vì phần lớn các khâu từ chọn giống, trồng, thu hái, chế biến đều thực hiện ở qui mô hộ gia đình, theo câch truyền thống, thiếu kiến thức, chỉ dẫn khoa học. Hạt tiêu thường thu hoạch vào mùa mưa, dân không có vốn đầu tư cho thiết bị sấy, nên không kiểm soát được độ ẩm hạt, chế biến thường theo phương pháp thủ công. Duy nhất ở Việt Nam hiện nay chỉ có một doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến tiêu sạch theo tiêu chuẩn ASTA (tiêu chuẩn không thể thiếu để xuất khẩu tiêu ra thế giới). Các đơn vị kinh doanh chỉ mới tập trung thu mua để xuất khẩu, chưa chú trọng vào công nghệ chế biến sau thu hoạch để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm.


Việc phát triển cây tiêu vẫn ở dạng tự phát, chưa có quy hoạch bố trí cụ thể theo yêu cầu sinh thái tối ưu cho cây tiêu và theo nhu cầu thị trường.


Sự thiếu hụt vốn để đầu tư dài hạn cho sản xuất, bảo quản sau thu hoạch dần đến việc sản xuất kinh doanh hồ tiêu ở Việt Nam đang ở tình trạng “ăn sỏâi” – thu hoạch đến đâu bán đến đó (mùa thu hoạch hạt tiêu từ tháng 1 đến tháng 7 ta xuất khoảng 80% sản lượng).

Bệnh của cây tiêu chưa được nghiên cứu đầy đủ để có biện pháp phòng trừ thích hợp. Lượng phân bón cho tiêu hàng năm không cân đối do người trồng tiêu chưa nắm bắt được tỷ lệ của từng loại phân, từng thời điểm bón phân trong chu kỳ sống của cây tiêu  (Lê Đức Niệm, 2001).

6. Đánh giá lợi thế so sánh hoặc lợi thế cạnh tranh khi có thể

Hạt tiêu Việt Nam có chất lượng hương vị (thơm, cay) khá cao, không thua kém tiêu của Indonesia và Ấn Độ nên có sự cạnh tranh tốt. Một số tỉnh trọng điểm sản xuất  tiêu hàng hoá có năng suất cao, giá thành thấp như Bình Phước chỉ khoảng 800 USD/T; Bình Thuận 1.100 USD/T; Bình Định, Phú Quốc (Kiên Giang), Bà Rịa-Vũng Tàu 1.050-1.150 USD/T; Đaklak 1.550 USD/T. Trong khi giá thành bình quân của Indonesia và Malaysia đều trên 1.500 USD/T. 

Ngành hàng tiêu còn có nhiều mặt có thể cải thiện để nâng cao hiệu quả kinh tế như kỹ thuật chăm bón của nông dân, khâu xử lý sau thu hoạch và chế biến, hoạt động marketing để mở rộng thị trường. 

Ngoài ra có thể cạnh tranh bằng việc tăng sản lượng tiêu trắng. Tiêu trắng là sản phẩm luôn có giá trị cao hơn và dễ bán hơn, được thị hiếu người tiêu dùng thế giới ưa chuộng hơn do dễ pha chế trong các loại thực phẩm có màu sắc hấp dẫn và hương vị đậm đà hơn. Sản xuất chế biến tiêu của nước ta hoàn toàn có khả năng tăng sản lượng tiêu trắng chỉ cần ta chú trọng hơn tới khâu khuyến cáo nông dân khi thu hái và quan tâm  đầu tư áp dụng thiết bị công nghệ chế biến tiêu tiên tiến của thế giới.

II. CÁC KÊNH MARKETING SƠ CẤP

Hai loại tiêu chính được tiêu thụ trên thị trường là tiêu đen và tiêu trắng. Ngoài ra một số nước còn sản xuất tiêu xanh. Sản phẩm tiêu của Việt Nam chủ yếu là tiêu đen dạng nguyên liệu (chiếm 99,9%), tiêu trắng chỉ chiếm 0,1%. 

.
1. Các kênh marketing sơ cấp
Hầu hết hồ tiêu Việt Nam sản xuất ra được xuất khẩu. Hàng năm tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 10% tổng sản lượng.
Qua tìm hiểu về tiêu thụ tiêu tại các vùng sản xuất chính cho thấy: Nông dân Đắc Lắk tập trung bán tiêu vào những tháng đầu năm (từ tháng 2 đến tháng 7) trong khi người sản xuất tiêu tại Quảng Trị lại bán dồn vào cuối năm (từ tháng 7 đến tháng 12). Ngược lại tiêu tại Phú Quốc được bán mạnh vào các tháng từ tháng 2 đến tháng 4. Tính chất mùa vụ rải đều này giữa các vùng sản xuất chính này tạo ra một nguồn hàng rải đều trong năm cho các nhà xuất khẩu và người sản xuất cũng có những giá bán cao hơn thời gian còn lại trong năm.

Người trồng tiêu chủ yếu bán qua các đại lý:

	Hình thức tiêu thụ (%)
	Đắc Lắk
	Phú Quốc
	Quảng Trị

	Bán đại lý
	89.2
	68.8
	23.9

	Bán tại nhà
	10.8
	30.2
	76.1

	Bán tại chợ
	
	1.0
	

	Nguồn: Viện kinh tế nông nghiệp, 1998


Các doanh nghiệp hiện nay được tự do xuất khẩu. Bước đầu khoảng 40 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hồ tiêu lớn đã thiết lập được kênh xuất khẩu hạt tiêu vào một số thị trường có nhu cầu lớn, tiếp cận, tìm hiểu, điều tra các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã… của từng thị trường ngoài nước. Tuy nhiên hầu hết chưa có kinh nghiệm tiếp thị, hàng hoá lại chưa có nhãn mác, bản thân các doanh nghiệp không dám khẳng định chất lượng, độ đồng đều của sản phẩm do hoàn toàn phụ thuộc vào các mối gom hàng lại thiếu thông tin về tình hình buôn bán tiêu trên thế giới nên kết quả công tác tiếp thị chưa cao. Phần lớn chưa xây dựng được hệ thống tiếp thị và phân phối sản phẩm vào các nước tiêu thụ mà phải xuất khẩu qua các nước trung gian như Singapore, Hồng Kông… để các nước này chế biến, tinh chế rồi xuất sang các thị trường có nhu cầu tiêu thụ lớn như Mỹ, Châu Âu. Do vậy lợi nhuận từ hồ tiêu còn thấp. 

Hi ện t ại, cơ cấu giá thành tiêu xuất khẩu ch ủ y ếu  là chi phí mua nguyên liệu tiêu hạt (chiếm tới gần 95%). C òn l ại l à chi ph í bao bì đóng gói (0,12%); vận chuy ển 0,32%, KHTSCĐ 0,06%; ; lương 0,24%; quản lý 0,02%; lãi ngân hàng 0,24% và đặc biệt thuế các loại phí chiếm tới 4,24%.
2. Số đơn vị chế biến

Năng lực chế biến trong nước còn thấp. Cả nước có khoảng 13 cơ sở chế biến, trừ một vài cơ sở liên doanh với nước ngoài, còn trên 80% là thủ công. Các cơ sở này thực chất là cơ sở chế biến lại sau khi mua gom của các hộ dân đã sơ chế. Thiết bị công nghệ thô sơ, chủ yếu có thiết bị sàng dạng nhỏ, quạt, sàn tách tạp chất. Tiêu nguyên liệu mua từ dân (dân đã sơ chế) nhiễm nhiều tạp chất do phơi trên sân tại các hộ, độ ẩm của tiêu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khi trời mưa ẩm ướt thì tiêu dễ bị nấm mốc. Trong khâu thu hoạch, tiêu được hái tuỳ tiện nên phần trăm hạt lép cao. 
Các cơ sở chế biến hiện đại gồm có Hãng Man-Spice Việt Nam, Harris Preman, Vina Harris và doanh nghiệp tư nhân Trường Lộc. Các đơn vị này chế biến tiêu sạch theo phương pháp hấp sấy bằng hơi nước, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, số lượng chế biến được hàng năm mới dạt khoảng trên 20% sản lượng cả nước. 
Sản phẩm từ tiêu mới dừng lại ở tiêu nguyên liệu, chưa có các loại sản phẩm khác như kẹo tiêu, dầu thơm, dược phẩm tiêu…
Bảo quản:

Hạt tiêu có thể bảo quản được lâu dài nếu được bảo quản ở độ ẩm dưới 14%. Ở các nước có kho tốt, tiêu có thể lưu qua 1 năm mà chất lượng không giảm. Cho đến năm 1997, có đến 104 nước xuất khẩu tiêu mà chỉ có 30 nước sản xuất tiêu. 

Tuy nhiên, nếu tiêu có độ ẩm 14% trở nên thì rất dễ bị ẩm mốc do trong hạt tiêu vẫn diễn ra hô hấp và chuyển hoá chất. Nấm mốc gây độc tố Aflatoxin có hại cho sức khỏe con người, và nếu Aflatoxin lên đến 5 phần tỷ thì sẽ không được phép tiêu thụ ở các nước tiên tiến. 

Ở phía Nam, vào mùa khô, nếu tiêu không được bảo quản trong kho tốt, độ ẩm của tiêu giảm dưới 12% gây hao hụt về trọng lượng. Một số doanh nghiệp và dân trộn tiêu có độ ẩm cao và tiêu có độ ẩm thấp với nhau để giảm hao hoặc gây ẩm co tiêu, gây ra ẩm mốc và giảm chất lượng tiêu. 

3. Các chính sách ảnh hưởng đến tác nhân trong hệ thống
Nghị định 57/1998/ND-CP ngày 1 tháng 9 năm 1998 xoá bỏ hệ thống hạn chế xuất khẩu bằng giấy phép xuất khẩu. Theo nghị định này, các doanh nghiệp không cần xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương Mại để xuất khẩu như trước đây. Hệ thống cấp giấy phép xuất khẩu trước đây phân biệt doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất được cấp giấy phép nhập khẩu và xuất khẩu mặt hàng liên quan đến các hoạt động sản xuất được định rõ trong giấy phép kinh doanh. Các doanh nghiệp buôn bán, giấy phép chỉ rõ loại sản phẩm nào doanh nghiệp được phép buôn bán. 

Tiếp theo, quyết định 55/1998/QD-TTg ngày 3 tháng 3 năm 1998 và thông tư 05/1998/TT-BTM ngày 18/3/1998 cho phép tất cả các doanh nghiệp và hợp tác xã xuất khẩu sản phẩm của họ mà không cần giấy phép. Các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với phòng Hải Quan tỉnh. 


 Chính sách khuyến khích đầu tư cho xuất khẩu. Các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp vốn 100% của nước ngoài mà liên quan đến thương mại quốc tế được phép nhập khẩu một số máy móc hoặc hàng sản xuất và được xuất khẩu sẩn phẩm hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép xuất khẩu các sản phẩm mua tại địa phương, ngay cả với các sản phẩm không đăng ký trong giấy phép đầu tư (Quyết định  10/1998/QD-TTg ngày 23/1/ 1998 và Quyết định 321/1998/1998/QD-BTM ngày 14/3/ 1998). 
III. THỊ TRƯỜNG

1. Thị trường trong nước

a. Mô tả thị trường


Tiêu Việt Nam sản xuất  ra chủ yếu dành cho xuất khẩu, chỉ khoảng 10% phục vụ tiêu dùng trong nước. Hạt tiêu chủ yếu được bán ở các chợ và một vài cơ sở chế biến gia vị, nhu cầu khoảng 3.500-4.000T/năm. Với đà phát triển kinh tế chung nhu cầu hạt tiêu phục vụ chế biến và tiêu dùng trong nước cũng sẽ tăng lên khoảng 6.000-7.000T/năm.

b. Giá theo xu hướng lâu dài


Giá mua hạt tiêu của nông dân luôn biến động mạnh qua các năm. Người trồng tiêu do không có kiến thức về thị trường, thiếu thông tin về kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, thông tin thị trường về những rủi ro có thể dần đến việc tăng diện tích trồng trọt một cách ồ ạt và tự phát, do sản lượng tăng mà chất lượng không tăng, giá thành sản xuất  chênh lệch khá nhiều giữa các vùng trồng, nhiều nơi bị lỗ nặng khi giá tiêu xuống thấp. Ví dụ:


Vụ tiêu 1999-đầu năm 2000, giá thành sản xuất  điều tra điển hình tại một số tỉnh : thấp nhất là Bình Phước –11.000 đ/kg, các tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận có giá khoảng 15.000 đ/kg; Quảng Trị có giá thành cao nhất là 33.900 đ/kg. Lúc này giá tiêu mua bán trên thị trường là 50.000-55.000 đ/kg – cây tiêu trở thành cây siêu lợi nhuận. Nhưng đến tháng 11/2000 giá mua tiêu chỉ còn khoảng 30.000 đ/kg và sang năm 2001 giá xuống thấp hơn, có lúc chỉ còn 17.000-18.000 đ/kg.


Năm 2002 giá tiêu cả nước có nhích lên đặc biệt những tháng cuối năm (khoảng 24.000 đ/kg). Tuy nhiên với tình trạng sản xuất hiện nay giá tiêu sẽ không có chiều hướng đi lên.

c. Thị hiếu


Người tiêu thụ trong nước thường sử dụng và mua bán tiêu đen và ít chú ý đến độ đồng đều, độ chín, độ ẩm, tỉ lệ mốc, sâu bệnh…

d. Tiêu chuẩn 


Hiện nay tiêu chuẩn tiêu Việt Nam có TCVN 5837-1994. Tuy nhiên trên thực tế, tiêu chuẩn TCVN 5837 – 1994 ít được áp dụng trong xuất khẩu. Năm 2002, Tổng cục TC-ĐL-CL kết hợp với Hiệp hội Hồ tiêu để xây dựng tiêu chuẩn Hồ tiêu Việt Nam, song đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn mới. 

Các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm tiêu chuẩn FAQ (Fair Acceptable Quality) và tiêu chuẩn ASTA (American Standard Trade Association). Tiêu chuẩn FAQ thường áp dụng cho thị trường EU, tiêu chuẩn ASTA áp dụng cho thị trường Mỹ. 
	Chỉ tiêu
	FAQ
	ASTA

	Dung trọng (g/l)
	500
	Cỡ hạt trên sàng þ5mm

	Độ ẩm (%)
	13
	12

	Tạp chất (%)
	1
	1

	Hạt mốc (%)
	0
	1

	Hạt nhẹ (%)
	-
	2

	Chất thải động vật (mg/lb)
	-
	1

	Sâu mọt (con/mẫu)
	0
	2

	Salmonella
	-
	0

	Tiêu chuẩn khác
	-
	Tiêu được làm sạch bằng nước nóng


Ngoài ra, một số nước ở Châu Âu và Trung Đông còn có các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh khác, bao gồm các chỉ tiêu về:

· Kim loại nặng: Chì, Arsenic, Cadmium

· Visinh:
- Tổng số sinh vật hiếu khí

· E-coli

· Salmonella

· Clostridium Staphylococus

· Chất phóng xạ. 

Tiêu Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu và các chỉ tiêu cơ bản trong các hợp đồng mua bán bao gồm:

	Chỉ tiêu
	Phân loại theo dung trọng (g/l)

	
	200
	400
	500
	550
	600 
	ASTA

	Độ ẩm (%)
	13,5
	13,5
	13,5
	13
	13
	≤ 12

	Tạp chất (%)
	6
	2
	1
	0,5
	0,5
	≤ 1

	Tỷ lệ cơ cấu XK (%)
	0,3
	0,1
	67
	31,2
	1
	0,4


e. Thị phần


Lượng hạt tiêu tiêu thụ trong nước là hết sức nhỏ do công nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam chưa phát triển và chưa chú trọng đến đa dạng hoá sản phẩm từ hạt tiêu.

f.  Chính sách cho thị trường tiêu trong nước 
Thị trường hồ tiêu nội địa được bảo hộ khá cao. Mức thuế nhập khẩu cho hồ tiêu ngoại là 30% đối với các nước được ưu đãi và 45% đối với các nước thông thường. Ngoài ra còn có thuế VAT 10% áp dụng với hồ tiêu đã xay hoặc tán và 5% đối với hồ tiêu chưa xay hoặc tán. 

Tuy nhiên các mức thuế nhập khẩu hồ tiêu từ các nước ASEAN thấp hơn. Theo hiệp định CEPT, từ năm 2000 – 2003, Việt nam phải giảm mức thuế nhập khẩu đối với các loại tiêu (tán hoặc chưa tán) cho các nước thành viên ASEAN xuống 10% và năm 2003 – 2006 xuống còn 5%.  
2.  Thị trường nước ngoài

a.  Mô tả thị trường

i. Cầu:

Theo số liệu lịch sử 37 năm (1963-2000) của cơ sở dữ liệu của FAO, nhập khẩu tiêu thế giới thay đổi theo từng năm, nhưng có xu hướng tăng dần (xem Đồ thị 1). 

[image: image2]
Trung bình, nhập khẩu tiêu thế giới tăng 4073 tấn/năm hay 2.87%/năm từ 96,401 tấn năm 1963 lên 240 260 tấn năm 2000. Trong lượng tiêu xuất khẩu, các nước thuộc Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế (IPC) xuất 80%. Thị trường nhập khẩu tiêu chủ yếu là Mỹ: 40-50.000T/năm (chiếm 22% nhập khẩu thế giới); tiếp đến là Singapore 25-30.000T/năm (Singapore chủ yếu nhập về gia công, chế biến, rồi xuất lại theo tiêu chuẩn ASTA FTKU); CHLB Đức 16-17.000T/năm; kế đến là các nước EU, Nga, Trung Quốc. Thị trường hồ tiêu thế giới vẫn có xu hướng cung lớn hơn cầu. Dự báo nguồn cung hồ tiêu trắng sẽ vượt nhu cầu do đó giá hồ tiêu vẫn có xu hướng giảm đặc biệt là hồ tiêu trắng.


ii. Cung:

Từ năm 1990-1998, sản lượng tiêu thế giới dao động quanh 200,000 tấn/năm. Sau đó, sản lượng thế giới tăng mạnh với tốc độ khoảng 9,76%/năm, từ  205.034 tấn năm 1998 lên 254.210 tấn năm 2000, 282.519 tấn năm 2001 và 309.962 tấn năm 2002. Trong lượng tiêu sản xuất ra, 77% là tiêu đen. Tiêu trắng chủ yếu được sản xuất  ở Indonesia, Malaysia, Brazin (ước khoảng 30-40.000T/năm).

[image: image3]
Theo số liệu trung bình của giai đoạn 1998-2001, Ấn Độ là nước sản xuất lớn nhất thế giới, chiếm 19,19% tổng sản lượng thế giới, theo sau là Inđônêsia (24,43%), Việt Nam (14,52%), Brazil (10,62%), Malaysia (9,52%), Trung Quốc (4,92%), Shrilanka (2,92%) và Thái Lan (2,87%). 
Như Đồ thị 3 cho thấy, Ấn Độ, Brazil, Inđônêsia là các nước sản xuất có tiềm năng nhất. Malaysia cũng là một nước sản xuất lớn nhưng đã giảm sản xuất tiêu từ năm 1980 trong khi Việt Nam nổi lên thành một nước sản xuất tiêu lớn. 
 [image: image4.emf]Đồ thị 4: Thị phần xuất khẩu thế giới
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Bức tranh về xuất khẩu tiêu có một số điểm khác biệt. Như có thể thấy qua Đồ thị 4, Inđônêsia là nước có ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường tiêu thế giới với thị phần trung bình là 27,61% trong 4 năm (1998-2001). Từ năm 1998, xuất khẩu tiêu của Việt Nam tăng lên nhanh chóng với tốc độ tăng 25%/năm và trở thành nước xuất khẩu lớn nhất vào năm 2001 với lượng xuất khẩu đạt 53,500 tấn và chiếm thị phần trung bình 20,44% trong 4 năm, vượt qua Ấn Độ, nước sản xuất lớn nhất thế giới.  
iii. Xuất khẩu của Việt Nam:

Tiêu Việt Nam đã xuất khẩu cho trên 30 nước, tổng sản lượng xuất khẩu trong 5 năm 1996-2000 là 143.000T, trong đó năm 1999 xuất 34.776T, năm 2000 xuất 37.000T, năm 2001 xuất trên 40.000T, năm 2002 (theo số liệu của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam) là ước khoảng gần 70.000T. Singapore là bạn hàng lớn nhất (chiếm 34,6% lượng xuất khẩu), tiếp đến là Hà Lan (10%), Trung Quốc (7%), Tiểu Vương Quốc Ả rập thống nhất (6,6%), Mỹ (5,8%). 
b. Giá theo xu hướng lâu dài


Giá tiêu thế giới có xu hướng vận động theo chu kì và dao động rất khác nhau qua các năm phụ thuộc vào việc cung ứng của các nhà sản xuất lớn. 
Mười năm trở lại đây thị trường gia vị quốc tế chứng kiến sự bùng nổ của giá cả cũng như giá trị hạt tiêu được giao dịch. Thời điểm 1997-1998:


Tiêu đen: 5.400USD/T (giá FOB Ấn Độ)


Tiêu đen Sarawak: 5.100 USD/T (FOB Malaysia)


Tiêu đen CF New York: 2.700 USD/lb


Tiêu trắng Muntok: 7.800 USD/T (FOB Indonesia)


Tiêu trắng CF New York: 4,50 USD/lb


Từ cuối 1999 đến nay giá tiêu trên thị trường có xu hướng giảm sút, tuy vụ 2002 có xu hướng nhích lên nhưng có thể xu hướng giảm giá vẫn chưa dừng lại do vụ thu hoạch mới sắp đến và các nước trồng hồ tiêu không có kế hoạch điều chỉnh cung ứng ra thị trường quốc tế.

Theo dự báo của Công ty kinh doanh gia vị lớn nhất của Mỹ – Hà Lan tại Ấn Độ, xu hướng giá lâu dài của tiêu đen sẽ nằm trong khoảng 2.500-3.000USD/T (giá FOB). Hạt tiêu sọ trắng có giá cao hơn khoảng 20-30%.

c.  Thị hiếu


Tại các nước phát triển việc tiêu dùng hạt tiêu trong ngành ăn uống tăng nhanh do khẩu vị, hương vị và đặc tính phụ gia của nó. Hơn 60% lượng hạt tiêu được dùng trong ngành dịch vụ thực phẩm, 40% còn lại được tiêu thụ trong hộ gia đình và các ngành dược, nước hoa, hoá mỹ phẩm. Tại các nước đang phát triển 90% hạt tiêu dùng trong hộ gia đình.


Các loại hạt tiêu được giao dịch trên thế giới là tiêu đen và tiêu trắng. Ngoài ra tuỳ nguồn gốc người ta còn giao dịch theo các tên khác nhau như Malabar (Ấn Độ); Lampong, Muntok (Indonesia); Brazillian (Brazin); Chinese (Trung Quốc); Sarawak (Malaysia); Ceylon (Srilanka). 

Hạt tiêu đen là phổ biến nhất, thường được gọi là Vua của các gia vị (King of Spices) và chiếm 90% lượng tiêu được buôn bán trên thị trường thế giới. Sản phẩm tiêu trắng là loại luôn được ưa chuộng luôn đắt hơn tiêu đen mặc dù hiện nay giá đang có xu hướng giảm nhẹ. Bột hạt tiêu trắng thường được dùng cho các món ăn sáng màu, nước sốt và súp. Thị trường tiêu thụ chính cho hạt tiêu trắng là các nước Tây Âu. Hạt tiêu xanh ít thông dụng hơn, được tiêu thụ chủ yếu ở các nước Châu Âu. 

d.  Tiêu chuẩn


Trên cơ sở phẩm cấp hạt tiêu, thế giới đưa ra 2 tiêu chuẩn là FAQ và ASTA. FAQ (Fair Average Quality) là tiêu chuẩn thông thường. Thị trường chính cần loại tiêu có tiêu chuẩn này là Trung Đông và Singapore song chỉ có Trung Đông là thị trường tiêu thụ cuối cùng cho tiêu FAQ còn Singapore trên thực tế là nước trung gian nhập khẩu để tiếp tục chế biến theo tiêu chuẩn ASTA (American Spice Trade Association Standards) để tái xuất. Tiêu ASTA là tiêu sạch, chất lượng cao được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Với các điều kiện nghiêm ngặt về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tiêu ASTA là điều kiện không thể thiếu để chúng ta xâm nhập thị trường Mỹ và Tây Âu.

e.  Thị phần


Trên thế giới hạt tiêu chiếm vai trò chủ đạo trong giao dịch các mặt hàng gia vị. Theo UNCTAD, lượng tiêu giao dịch chiếm khoảng 34% tổng lượng giao dịch của hàng gia vị. Lượng tiêu của Việt Nam giao dịch trên thế giới hiện chiếm khoảng 20% thị phần.

f.  Chính sách

Nhà nước rất khuyến khích xuất khẩu hồ tiêu. Thuế xuất khẩu hồ tiêu được hạ xuống 0% và không có hạn ngạch xuất khẩu. Ngoài ra xuất khẩu hồ tiêu còn được hỗ trợ bởi Quỹ bảo hiểm xuất khẩu theo Quyết định 110/2002/QĐ – Ttg ngày 21 tháng 8 năm 2002. Theo đó, đơn vị xuất khẩu cần là hội viên của Hiệp hội hồ tiêu, đóng 1% doanh thu xuất khẩu theo giá FOB và được bảo hiểm đến 50% giá trị hàng xuất khẩu, được hỗ trợ đến 30% chi phí phát sinh cho các hoạt động triển lãm, hội chợ, khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin thị trường, giá cả, hàng hoá xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại để mở rộng, khuyến khích sản xuất hàng hoá xuất khẩu.
Tuy nhiên, nhà nước chưa chú trọng đến điều chỉnh tỉ giá hối đoái để khuyến khích xuất khẩu. Trong những năm qua, tỉ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã tăng nhanh chóng lên 14184 VND/US$ năm 2000, tăng 2.18 lần so với năm 1990. Nhiều người nghĩ rằng đồng tiền Việt Nam trượt giá và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu, trong đó có hồ tiêu. Nhưng đây chỉ là tỉ giá hối đoái danh nghĩa. Nghiên cứu về tỉ giá hối đoái thực cho thấy trong thực tế, tỉ giá hối đoái thực không hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu trong các năm vừa qua. Từ năm 1998 – 2000, tỉ giá hối đoái thực của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ giảm, và vì thế chính sách về tỉ giá hối đoái trong giai đoạn này đã cản trở hoạt động xuất khẩu. 

Cùng lúc đó, các nước khác như Indonesia, Malaisia và Thái Lan đã giảm giá đồng tiền của họ để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng xuất khẩu. Trong giai đoạn 1989 – 2000, đồng Bath giảm 3%/năm, và thậm chí 6.8% trong những năm cuối thập kỷ 90. Đồng Rupi của Indonesia và đồng Ringit của Malaysia giảm 9,8%/năm và 3,05%/năm. Vì thế, hồ tiêu Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh lớn từ phía các nước Đông Nam ¸. 
Về chính sách nhập khẩu hồ tiêu của các thị trường lớn của Việt Nam không có nhiều trở ngại. Thị trường Singapore có thuế xuất 0%, còn ở thị trường Mỹ, tiêu chư xay chưa nghiền (cả tiêu đen và tiêu trắng) được miễn thuế nhập khẩu, còn tiêu đã xay hoặc nghiền thì bị đánh thuế 20 USD/tấn đối với nước không được tối huệ quốc. Sau hiệp ước ngoại thương Việt Mỹ, tiêu xay/nghiền của Việt Nam không bị đánh thuế. 
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Đồ thị 2: Nhập khẩu tiêu thế giới





0





50,000





100,000





150,000





200,000





250,000





300,000





1960





1965





1970





1975





1980





1985





1990





1995





2000





2005





(tấn)






















































































Vietnam





Brazil





Indonesia





Malaysia





India





2000





1995





1990





1985





1980





1975





1970





40%





35%





30%





25%





20%





15%





10%





5%





0%





Đồ thị 3: Phần trăm sản lượng tiêu thế giới
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